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Summary 

The complex of of Europium with L-Tryptophan have been isolated in solid state. The 
structure of the complex was determined by thermal decomposition and IR spectral methods 
Biological activities of complex of Europium were studied 

 etanol 

55-60oC 
I - MỞ ĐẦU 

Việc nghiên cứu phức chất của nguyên tố 
đất hiếm (NTĐH) với các aminoaxit có ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn [1, 2]. Hoạt tính sinh học 
của phức chất đất hiếm với các aminoaxit trên 
các đối tượng khác nhau đã được chỉ ra ở [3 - 5]. 
Trong công trình này chúng tôi thông báo kết 
quả tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của 
phức chất tạo bởi Eu(III) với L-Tryptophan trên 
mầm thóc giống. 

II - THỰC NGHIỆM 

1. Tổng hợp phức chất 

- Phức chất được điều chế theo phản ứng của 
Eu(NO3)3 với L-Tryptophan trong hỗn hợp nước: 
etanol là 1:1 ở nhiệt độ 60oC [2]. Bằng phương 
pháp phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt, phổ 
hồng ngoại và đo độ dẫn điện (tiến hành tương 
tự như [6]) cho thấy phức chất thu được ứng với 
công thức H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O. Phức chất 
tan tốt trong nước, kém tan trong các dung môi 
hữu cơ như etanol, axeton,� 

Phương trình phản ứng tạo phức như được 
trình bày theo sơ đồ sau. 

 

Eu(NO3)3.(H2O)x+3HTrp 
 

H3[Eu(Trp)3(NO3)3].xH2O 

(HTrp: L-Tryptophan) 

Xác định thành phần phức chất [6]. 

Hàm lượng europi được xác định bằng cách 
mungmột lượng xác định phức chất ở nhiệt độ 
900oC trong thời gian 1 giờ, ở nhiệt độ này phức 
chất bị phân huỷ và chuyển ve dạng oxit Eu2O3. 
Hòa tan oxit này trong dung dịch HNO3 loãng 
và chuẩn độ ion Eu3+ bằng dung dịch DTPA chỉ 
thị asenazo III, pH = 4. Hàm lượng nitơ xác định 
bằng phương pháp Kenzan, hàm lượng  NO3

- xác 
định bằng phương pháp đo quang dựa trên sự tạo 
mẫu của ion nitrat với axit phenoldisunfuric. 
Hàm lượng nước được xác định theo tài liệu  [7]. 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy hàm lượng 
europi, nitơ, ion nitrat và nước xác định bằng 
thực nghiệm khá phù hợp với hàm lượngcác 
nguyên tố, hàm lượng nitrat và nước theo công 
thức gia thiết. 

2. Thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất 

a) Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phức 
chất đến sự phát triển mầm của hạt thóc 
giống 
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Phương pháp thí nghiệm: Chọn mỗi mẫu 
150 hạt thóc giống (thóc Khang dân) kích thước 
tương đối đồng đều (khối lượng 3,195 � 0,005 
gam). Ngâm mỗi mẫu 24 giờ trong nước sau đó 
chuyển chúng vào các đĩa Petri được lót dưới và 
đậy trên bằng giấy lọc. Hàng ngày tưới mẫu 
bằng các dung dịch phức chất có nồng độ: 15 
ppm, 30 ppm, 60 ppm, 100 ppm và 150 ppm. 
Mẫu so sánh tưới bằng nước cất, thể tích các 

dung dịch phức chất đem tưới là 100ml, ngày 
tưới 3 lần, mỗi lần 10 phút. Các dung dịch tưới 
được thu hồi để tưới lại lần sau. Khi ngâm hạt và 
sau mỗi lần tưới các mẫu được đặt vào tủ ấm, ổn 
nhiệt ở 300C. Sau khi mầm phát triển được số 
ngày tuổi nhất định, chúng tôi tiến hành đo 
chiều cao thân, độ dài rễ của từng cây trong các 
mẫu thí nghiệm. Kết quả được trình bày ở hình 
1 và bảng 2. 

Bảng 1: Hàm lượng % của europi, nitơ, ion nitrat và nước của phức chất 

Công thức giả thiết Eu N NO3
- H2O 

LT TN LT TN LT TN LT TN 
H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O 

15,05 14,83 10,05 8,75 4,58 4,51 5,30 5,18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 1: ảnh hưởng của hàm lượng phức chất đến mầm của hạt thóc giống 
Mẫu 1: H2O Mẫu 2: 15 ppm         Mẫu 3: 30 ppm 
Mẫu 4: 60 ppm    Mẫu 5: 100 ppm     Mẫu 6: 150 ppm 

 
Bảng 2: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ phức H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O đến sự phát triển 

mầm hạt thóc giống 

Chiều cao trung bình mầm, cm 
 

% số hạt 

Hàm lượng phức chất, ppm 
 

% số hạt Mẫu Hàm lượng 
phức chất 

≤ 0,5 0,5 - 1 >1 ≤ 0,5 0,5 - 1,5 >1,5 
1 0 10,0 76,7 13,3 0,0 46,6 53,4 
2 15 6,6 76,8 16,6 0,0 40,0 60,0 
3 30 0,0 83,4 16,6 0,0 83,4 16,6 
4 60 0,0 90,0 10,0 70,0 30,0 0,0 
5 100 0,0 90,0 10,0 93,4 6,6 0,0 
6 150 0,0 93,4 6,6 100,0 0,0 0,0 

Số lần lặp lại các mẫu: 10 lần 
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Từ kết quả bảng 2 cho thấy phức 
H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O có tác dụng kích thích 
sự phát triển mầm của hạt thóc giống. Trong 
khoảng nồng độ khảo sát, ở nồng độ 15ppm sự 
kích thích làm tăng chiều cao thân, chiều dài rễ; 
ở nồng độ 30ppm đến 150ppm làm tăng chiều 
cao thân, làm giảm chiều dài rễ. Tác dụng kích 
thích sự phát triển thân mầm tăng theo nồng độ 
của phức chất. 

b) So sánh ảnh hưởng của phức chất, ion kim 
loại và phối tử đến sự phát triển mầm của hạt 
thóc giống 

Đã tiến hành như thí nghiệm 2, mẫu nghiên 

cứu được ngâm trong các dung dịch: dung dịch 
phức H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O nồng độ 30ppm, 
dung dịch Eu(NO3)3 nồng độ 30ppm và dung 
dịch HTrp nồng độ 90ppm. Thời gian thí 
nghiệm là 3 ngày. Các kết quả được trình bày ở 
hình 2 và bảng 3. 

Từ kết quả bảng 3 cho thấy cũng như phức 
chất, ion kim loại và phối tử đều có tác dụng 
kích thích sự phát triển mầm của hạt thóc giống. 
Đối với phức chất sự kích thích làm tăng chiều 
cao thân, làm giảm chiều dài rễ, còn ion kim 
loại và phối tử thì làm tăng chiều cao thân, chiều 
dài rễ. Tác dụng kích thích của phức chất kém 
hơn ion kim loại và phối tử. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2: ảnh hưởng của phức, phối tử và ion trung tâm đến hình thái mầm của hạt thóc giống 
Mẫu 1: H2O (đối xứng)    Mẫu 3: Eu(NO3)3 30 ppm 

      Mẫu 2: H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O  30 ppm       Mẫu 4: L-Tryptophan 90 ppm 
 

Bảng 3: Kết quả so sánh ảnh hưởng của phức H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O, Eu(NO3)3 và L-Tryptophan 
đến sự phát triển mầm hạt thóc giống 

Chiều cao trung bình 
mầm, cm 

 
% số hạt 

Độ dài trung bình rễ, cm 
 
 

% số hạt 
Mẫu Dung dịch nghiên cứu 

≤ 0,5 0,5 - 1 >1 ≤ 0,5 0,5 - 1,5 >1,5 
1 H2O 10,0 76,7 13,3 0,0 46,6 53,4 
2 H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O 

(30ppm) 
0,0 83,4 16,6 0,0 83,4 16,6 

3 Eu(NO3)3 (30ppm) 0,0 63,3 36,7 0,0 36,6 63,4 
4 HTrp (90ppm) 0,0 56,6 43,4 0,0 20,0 80,0 

Số lần lặp lại các mẫu: 10 lần 
  
3. Đánh giá một số yếu tố sinh hoá 

a) Khảo sát ảnh hưởng của phức chất đến 
protein, proteaza, α-amilaza ở mầm của hạt 
thóc giống 

Tiến hành thí nghiệm với mẫu của hạt thóc 
đã chịu ảnh hưởng của phức chất H3[Eu(Trp)3-      

(NO3)3].3H2O ở các nồng độ khác nhau, thời 
gian 3 ngày. 

Cân mỗi mẫu thí nghiệm 5 gam mầm thóc, 
nghiền trong cối thuỷ tinh, thêm vào 100ml 
dung dịch đệm photphat (pH = 6,8), trộn đều, 
lọc và li tâm lấy phần dung dịch trong. Xác định 
một số yếu tố sinh hoá: protein, proteaza, α-
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amilaza. Hàm lượng protein xác định theo 
phương pháp Lowry [8]. Hoạt độ proteaza xác 
định theo phương pháp Anson cải tiến [8]. Hoạt 
độ α-amilaza xác định theo phương pháp Heikel 
[8]. Mật độ quang được đo trên máy UV-VIS 
201- Shimadzu. Các kết quả được trình bày ở 
bảng 4. 

Từ kết quả bảng 4 cho thấy: Trong khoảng 
nồng độ khảo sát, ở khoảng nồng độ 15 ppm đến 
30ppm tác động của phức chất đã làm giảm hàm 
lượng protein, còn ở khoảng nồng độ 60 ppm 
đến 150 ppm lại làm tăng hàm lượng protein của 

mầm thóc giống. Hoạt độ proteaza và α-amilaza 
tăng theo nồng độ của phức chất. 

b) So sánh ảnh hưởng của phức chất, ion kim 
loại và phối tử đến protein, proteaza, α-
amilaza ở mầm hạt thóc giống 

Đã tiến hành như thí nghiệm 3.1 với các 
mẫu nghiên cứu dung dịch phức chất 
H3[Eu(Trp)3-(NO3)3].3H2O nồng độ 30 ppm và 
dung dịch HTrp nồng độ 90 ppm, thời gian thí 
nghiệm là 3 ngày. Các kết quả được trình bày ở 
bảng 5. 

 Bảng 4: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của phức chất đến một số yếu tố sinh hoá ở mầm hạt thóc 
giống 

Nồng độ của phức H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O (ppm) 
Yếu tố sinh hoá H2O 

15 30 60 100 150 

Protein, mg/ml 0,135 0,080 0,095 0,500 0,158 0,170 

Proteaza, μmol/ml 0,200 0,500 0,400 1,280 1,550 1,550 

α-amilaza, μmol/ml 1,200 1,800 2,100 3,200 4,500 5,200 

Số lần lặp lại các mẫu: 10 lần 
 

Bảng 5: Kết quả so sánh ảnh hưởng của phức H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O, Eu(NO3)3 và HTrp  đến các 
yếu tố sinh hoá ở mầm hạt thóc giống 

Yếu tố sinh hoá H2O Phức chất nồng 
độ 30ppm 

Eu(NO3)3 nồng 
độ 30ppm 

HTrp nồng độ 
90ppm 

Protein, mg/ml 0,135 0,095 0,180 0,100 

Proteaza, μmol/ml 0,200 0,400 1,280 1,950 

α- amilaza, μmol/ml 1,200 2,100 2,900 1,500 

Số lần lặp lại các mẫu: 10 lần 

 
Từ kết quả bảng 5 cho thấy: phức chất và 

phối tử làm giảm hàm lượng protein, tác dụng 
này của phức kém hơn so với phối tử, còn ion 
kim loại làm tăng hàm lượng protein. 

Phức chất, ion kim loại và phối tử đều làm 
tăng hoạt độ proteaza và α-amilaza. Tác dụng 
làm tăng hoạt độ proteaza của phức chất kém 
hơn so với ion kim loại và phối tử, tác dụng làm 
tăng hoạt độ α-amilaza của phức chất kém ion 
kim loại, tốt hơn phối tử. 

III - KẾT LUẬN 

1. Đã tổng hợp được phức chất của Eu3+ với 
L-Tryptophan, phức chất có thành phần là 
H3[Eu(Trp)3(NO3)3].3H2O. 

2. Đã chỉ ra ion Eu3+ và phức chất của nó với 
L-Tryptophan có tác dụng kích thích sự phát 
triển mầm của hạt thóc. Trong khoảng nồng độ 
khảo sát của phức chất (từ 60 ppm đến 150 ppm) 
sự kích thích tăng theo nồng độ. Mức độ kích 
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thích của phức chất kém hơn ion kim loại và 
phối tử. Sự kích thích làm tăng chiều cao thân, 
làm giảm chiều dài của rễ mầm thóc giống và 
làm thay đổi một số yếu tố sinh hoá: protein, 
proteaza, α-amilaza. 
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